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Nghiên cứu đã cho thấy đặc điểm dịch tễ học của 
bệnh hen phế quản, tuy nhiên, đối tượng tham gia 
nghiên cứu là những người bệnh, do vậy còn nhiều 
hạn chế trong việc nghiên cứu phân bố dịch tễ học 
của bệnh.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Kết quả có 409 bệnh nhân độ tuổi từ 2-18 tuổi 

nhập viện trong vòng 1 năm với chẩn đoán hen phế 
quản mức độ nặng là 18,34%; nặng trung bình 
63,32%, mức độ nhẹ 18,34%. Tỷ lệ nam giới 63,08%, 
lứa tuổi từ 2-5 tuổi chiếm chủ yếu (69,68 %). Có mối 
liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ nặng của 
bệnh với các yếu tố giới tính, độ tuổi, khu vực sinh 
sống, phơi nhiễm với bếp than, lông chó, mèo và khói 
thuốc lá.  

Trong quá trình kiểm soát hen, việc phòng ngừa 
tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ là điều cần thiết nhằm 
bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Cần có thêm các 
nghiên cứu để nhằm sáng tỏ vai trò các yếu tố nguy 
cơ làm tăng mức độ trầm trọng của bệnh. 
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Nghiên cứu mối LIÊN quan giữa các giá trị huyết áp 24 giờ  

với chỉ số khối lượng cơ thất trái trên bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị 
 

Đặng Duy Quý, Hoàng Anh Tuấn 
Học viện Quân y 

Tóm tắt 
Nghiên cứu được thực hiện trên 102 bệnh nhân 

tăng huyết áp được điều trị tại Khoa tim mạch, Viện 
quân y 103. Bệnh nhân nghiên cứu được chia làm 2 
nhóm: nhóm tăng huyết áp không kháng trị gồm 52 
bệnh nhân (nhóm chứng), nhóm tăng huyết áp kháng 
trị gồm 50 bệnh nhân (nhóm nghiên cứu). Nghiên cứu 
nhằm mục tiêu xác định mối tương quan giữa các giá 
trị huyết áp 24 giờ với chỉ số khối lượng cơ thất trái 
trên bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân tăng 
huyết áp kháng trị có chỉ số khối lượng cơ thất trái 
tăng thì giá trị huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương 
và huyết áp trung bình ban ngày, đêm cao hơn nhóm 
có chỉ số khối lượng cơ thất trái bình thường 
(p<0,001). 

Đặt vấn đề 
Tăng huyết áp (THA) có thể được gọi là kháng trị 

(Resistant hypertension) khi đã sử dụng một phác đồ 
điều trị với ít nhất là 3 loại thuốc phối hợp với liều 
thích hợp bao gồm 1 loại thuốc lợi tiểu vẫn không làm 
giảm được huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương 
một cách hiệu qủa như mong muốn (HA 
vÉn≥140/90mmHg). 

Một thành tựu khoa học rất quan trọng trong lĩnh 

vực theo dõi, chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị 
THA là đo HA liên tục 24 giờ lưu động bằng máy 
mang theo người (Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring – APBM). Việc theo dõi huyết áp lưu động 
24 giờ bằng máy mang theo người cho thấy giá trị 
trong đánh giá và kiểm soát bệnh nhân tăng huyết áp 
kháng trị và hơn hẳn việc đo huyết áp theo phương 
pháp Korotkoff trong dự đoán tổn thương cơ quan 
đích. Chính vì vậy việc nhận biết, tìm hiểu về đặc 
điểm huyết áp 24 giờ là cần thiết, để giúp các bác sỹ 
thực hành lâm sàng có những đánh giá, chẩn đoán 
chính xác bệnh lý và đưa ra phương pháp điều trị 
thích hợp nhằm mục đích giảm tỷ lệ biến chứng gây 
tàn phế, đặc biệt là tử vong của THA nói chung và 
THAKT nói riêng. 

Chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này nhằm 
mục tiêu: Tìm hiểu mối tương quan giữa các giá trị 
huyết áp 24 giờ với chỉ số khối lượng cơ thất trái của 
tăng huyết áp kháng trị. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 

102 bệnh nhân tăng huyết áp nằm điều trị tại 
Khoa Tim mạch Bệnh viện 103, được chia làm hai 



 Y học thực hành (867) - số 4/2013 
  
  
 

10

nhóm: 
- Nhóm 1: 50 bệnh nhân THAKT (trong đó 25 

bệnh nhân THA vô căn và 25 bệnh nhân THA có suy 
thận). 

- Nhóm 2: 52 bệnh nhân THA không kháng trị 
(nhóm chứng), tuổi thấp nhất 32 và cao nhất là 79 
tuổi. 

* Bệnh nhân THAKT: dùng kết hợp 3 loại thuốc 
chống THA trong đó có 1 thuốc lợi tiểu sau 1 tuần HA 
≥ 140/90mmHg. 

* Bệnh nhân THA: có HA ≥ 140/90mmHg.  
2. Phương pháp nghiên cứu. 
Phương pháp mô tả: điều tra cắt ngang, hồi cứu 

kết hợp với tiến cứu. 
Các số liệu thu được được xử lý bằng phương 

pháp thống kê y học theo chương trình EPIINFO 6.04 
Kết quả nghiên cứu và bàn luận. 
Bảng 1: Tuổi bệnh nhân nghiên cứu 

STT Tuổi 
Nhóm THA 
(n = 52) 

Nhóm THAKT 
(n = 50) 

P 

1 30 - 39 2 (4,0) 4 (7,69) > 0,05 
2 40 - 49 12 (24,0) 13 (25,0) > 0,05 
3 50 - 59 16 (32,0) 19 (36,54) > 0,05 
4 60 - 69 13 (26,0) 12 (23,08) > 0,05 
5 ≥ 70 7 (14,0) 4 (7,69) > 0,05 

Χ± SD 57,22±11,64 54,43±10,94 > 0,05 
Kết quả nghiên cứu được trình bày trên bảng 1 

cho thấy lứa tuổi mắc bệnh cao nhất tập trung trong 
độ tuổi từ 50 tuổi đến 59 tuổi ở cả 2 nhóm. Tuy nhiên 
sự khác biệt về tuổi giữa ở cả 2 nhóm không có ý 
nghĩa thống kê với P > 0,05. Tuổi trung bình của 
nhóm THAKT là 57,22 ± 11,64 cao hơn nhóm chứng 
(54,43 ± 10,94), sự khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê với P > 0,05. 

Bảng 2. Tương quan giữa các giá trị huyết áp 
ABPM với chỉ số LVMI ở bệnh nhân tăng huyết áp 
(n=52) 

Chỉ số HA 
(mmHg) 

Giá trị LVMI 
Phương trình tương quan 

r p 

 
HA 24h 

HATT 0,57 < 0,001 
HATT24h = 120,44 + 

1,245LVMI 

HATTr 0,46 < 0,001 
HATTr24h = 75,243 + 

1,383LVMI 

HATB 0,41 < 0,001 
HATB24h = 92,31 + 

1,419LVMI 

 
HA ngày 

HATT 0,53 < 0,001 
HATT ngày = 121,106 + 

1,153LVMI 

HATTr 0,46 < 0,001 
HATTr ngày = 75,973 + 

1,353LVMI 

HATB 0,41 < 0,001 
HATB ngày = 93,43 + 

1,376LVMI 

 
HA đêm 

HATT 0,30 < 0,001 
HATT đêm = 112,135 + 

0,741LVMI 

HATTr 0,42 < 0,001 
HATTr đêm = 72,581 + 

1,018LVMI 

HATB 0,39 < 0,001 
HATB đêm = 89,35 + 

1,015LVMI 
Nhận xét: Có sự tương quan từ mức độ vừa đến 

khá chặt các giá trị HA đo bằng ABPM với chỉ số 

LVMI trên bệnh nhân THA, và có ý nghĩa thống kê với 
chỉ số khối lượng cơ thất trái với p < 0,001. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tương quan 
vừa giá trị LVMI với HATT, HATTr, HATB ngày, đêm 
và 24 giờ (p<0,001) của nhóm THAKKT. Theo Toprak 
A (2003), quá tải áp lực đêm có liên quan với tăng 
LVMI, HA đêm là yếu tố dự đoán độc lập LVMI [2]. 
Wang MC (2001) nhận thấy có mối liên quan chặt 
chẽ giữa HA và phì đại thất trái. Quá tải áp lực tâm 
thu đêm > 30% là yếu tố nguy cơ độc lập với LVMI 
[5]. Salles và cộng sự cho thấy ABPM dự đoán biến 
chứng và tử vong tim mạch còn HA cơ quan không có 
giá trị tiên lượng [4].  

Bảng 3. Tương quan giữa các giá trị huyết áp 
ABPM với chỉ số LVMI ở bệnh nhân tăng huyết áp 
kháng trị (n = 50). 

 

Chỉ số HA 
(mmHg) 

Giá trị LVMI 
Phương trình tương quan 

r p 

 
HA 24h 

HATT 0,67 < 0,001 
HATT24h = 136,66 + 

1,266LVMI 

HATTr 0,36 < 0,01 
HATTr24h = 85,75 + 

0,852LVMI 

HATB 0,42 < 0,001 
HATB24h = 107,21 + 

0,772LVMI 

 
HA ngày 

HATT 0,63 < 0,001 
HATT ngày = 137,76 + 

1,147LVMI 

HATTr 0,34 < 0,01 
HATTr ngày = 86,45 + 

0,776LVMI 

HATB 0,44 < 0,001 
HATB ngày = 107,28 + 

0,962LVMI 

 
HA đêm 

HATT 0,54 < 0,001 
HATT đêm = 128,58 + 

0,912LVMI 

HATTr 0,36 < 0,001 
HATTr đêm = 82,04 + 

0,803LVMI 

HATB 0,45 < 0,001 
HATB đêm = 101,77 + 

0,957LVMI 
 

Nhận xét: Có sự tương quan thuận từ mức độ vừa 
đến khá chặt các giá trị HA đo bằng ABPM với chỉ số 
LVMI trên bệnh nhân THAKT và có ý nghĩa thống kê 
với chỉ số khối lượng cơ thất trái với p < 0,001. 

Bảng 4. So sánh giá trị huyết áp 24 giờ ở bệnh 
nhân tăng huyết áp kháng trị dựa theo chỉ số khối 
lượng cơ thất trái(LVMI) 

 

LVMI 
 

Chỉ số 

Bình thường 
(n = 15) 

Tăng 
(n = 56) p 

X SD X SD 

HATT 
(mmHg) 

24h 137,13 9,76 146,24 11,35 > 0,05 
Ngày 138,12 10,68 148,53 148,53 < 0,01 
Đêm 119,71 10,28 129,16 10,41 < 0,01 

HATTr 
(mmHg) 

24h 84,55 10,18 72,77 8,54 < 0,001 
Ngày 86,57 9,46 101,23 11,17 < 0,001 
Đêm 78,63 9,01 92,11 10,72 < 0,001 

HATB 
(mmHg) 

24h 92,72 8,98 114,11 12,09 < 0,001 
Ngày 94,68 8,23 113,17 11,25 < 0,001 
Đêm 91,53 9,11 106,42 10,24 < 0,001 

Tần số 
tim 

(ck/phót) 

24h 76,54 9,87 82,19 10,21 > 0,05 
Ngày 78,14 10,15 83,48 10,54 > 0,05 
Đêm 75,26 9,78 80,47 9,58 > 0,05 
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Nhận xét: Giá trị các chỉ số HATT ngày, đêm của 
những bệnh nhân có LVMI tăng cao hơn những bệnh 
nhân có LVMI bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,01. Giá trị HATT24 giờ không có sự 
khác biệt (p > 0,05) giữa những bệnh nhân THAKT có 
LVMI bình thường hoặc tăng. 

- Giá trị các chỉ số HATTr, HATB 24 giờ, ngày, 
đêm, khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,001 
giữa những bệnh nhân THAKT có LVMI bình thường 
hoặc tăng. 

Giá trị các chỉ số HATT ngày, đêm của những 
bệnh nhân có LVMI tăng cao hơn những bệnh nhân 
có LVMI bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p<0,01. Giá trị HATT24 giờ không có sự khác 
biệt (p>0,05) giữa những bệnh nhân THAKT có LVMI 
bình thường hoặc tăng. Giá trị các chỉ số HATTr, 
HATB 24 giờ, ngày, đêm, khác biệt nhau có ý nghĩa 
thống kê với p< 0,001 giữa những bệnh nhân THAKT 
có LVMI bình thường hoặc tăng. Nhìn chung cả khối 
lượng cơ thất trái và chỉ số khối lượng cơ thất trái đều 
có tương quan thuận với chỉ số HA 24 giờ ở bệnh 
nhân THAKT. Điều này chứng tỏ tương ứng với LVM, 
LVMI càng tăng thì chỉ số HA càng tăng. Đây là mối 
quan hệ nhân quả: HA cao kéo dài, khó điều chỉnh sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch gây biến đổi hình 
thái tim, đầu tiên là hiện tượng dày thất trái, gây tăng 
khối lượng cơ thất trái. Kandarini (2008) nhận thấy chỉ 
số HA 24 giờ, nhất là chỉ số HATT có tương quan khối 
lượng cơ thất trái [1]. 

KẾT LUẬN 
Giá trị các chỉ số HATT ngày, đêm của những 

bệnh nhân có LVMI tăng cao hơn những bệnh nhân 
có LVMI bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p < 0,01.  

 Bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị có chỉ số khối 
lượng cơ thất trái tăng thì giá trị huyết áp tâm thu, 
huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình ban ngày, 
đêm cao hơn nhóm có chỉ số khối lượng cơ thất trái 
bình thường (p < 0,001).  
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NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY LOẠI SCHATZKER 5-6 

BẰNG KẾT XƯƠNG HAI NẸP VỚI HAI ĐƯỜNG MỔ 
 

Trần Lê Đồng, nguyễn tiến bình 
Lê Phước Cường, Mỵ Duy Tiến 

Bệnh viện 175 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Gãy mâm chày là loại gãy xương phạm khớp. Đặc 

biệt loại gãy hai mâm chày tổn thương mặt khớp sẽ 
nhiều hơn. Việc điều trị loại gãy hai mâm chày cho 
đến nay vẫn còn nhiều tranh luận [11]. Kết quả điều 
trị bao gồm khôi phục lại trục cơ học, khôi phục lại bề 
mặt khớp và cố định vững chắc để cho phép vận 
động sớm. Tuy nhiên, đạt kết quả này có thể không 
tương xứng với kết quả của người bệnh. Đặc biệt một 
số báo cáo đã gợi ý rằng việc nắn chỉnh không được 
chính xác lắm cũng không làm giảm kết quả chức 
năng lâu dài. Ngoài ra nắn chỉnh mở và cố định bên 
trong với tổ chức phần mềm bị tổn hại cũng đã để lại 
nhiều biến chứng [12]. Hầu hết các báo cáo kết quả 
chức năng của gãy mâm chày bao gồm nhiều loại 
gãy khác nhau, mẫu nghiên cứu không đồng nhất. Do 
vậy, việc đánh giá kết quả không được chính xác đặc 
biệt đối với loại gãy hai mâm chày. ở Việt Nam, phẫu 
thuật kết xương nẹp vít bên trong điều trị gãy hai mâm 

chày cũng được một số tác giả báo cáo [1,2,3]. Tuy 
nhiên, điều trị gãy hai mâm chày với việc sử dụng hai 
đường phẫu thuật và hai nẹp để cố định mâm chày thì 
chưa có báo cáo nào. Vì vậy, mục đích của nghiên 
cứu này là “Đánh giá kết quả nắn chỉnh, cố định mâm 
chày và chức năng lâm sàng đối với loại gãy hai mâm 
chày được điều trị bằng kỹ thuật sử dụng hai nẹp với 
hai đường phẫu thuật ”. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tiến cứu gồm 16 

bệnh nhân (BN) bị gãy kín hai mâm chày được điều trị 
kết xương 2 nẹp với hai đường mổ tại Bệnh viện 175 – 
Bộ Quốc Phòng.  

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Bệnh nhân bị gãy kín hai mâm chày có di lệch (16 

tuổi trở lên). 
Tiêu chuẩn loại trừ 


